
 

THỰC TiễN Đổi Mới Và NHỮNG yêu Cầu Đối Với 
CÁN Bộ LÃNH Đạo, QuảN Lý CHỦ CHỐT 

  Trần Ngọc Hiên(*) 

Khảng định những thành tựu mà công cuộc Đổi mới đạt 
được trong 20 năm qua, bài viết chỉ rõ những hạn chế và sai 
lầm đã xảy ra trong quá trình Đổi mới. Nguyên nhân của 
những hạn chế và sai lầm đó là do một bộ phận đội ngũ lãnh 
đạo, quản lý còn xa rời quan điểm chỉ đạo của Đại hội VI 
(1986) của Đảng là “nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật”. 
Nhu cầu nắm bắt thực tiễn, coi trọng thực tiễn, biết phân 
tích thực tiễn trở thành vấn đề thuộc về thế giới quan, nhân 
sinh quan và phương pháp luận của cán bộ lãnh đạo, quản 
lý, trước hết và quan trọng nhất là của cán bộ chủ chốt trong 
hệ thống chính trị. Trong đó, những người lãnh đạo, quản lý 
công tác tổ chức, công tác giáo dục đào tạo nhân lực có vai 
trò và trách nhiệm hàng đầu. Đó là những nội dung chính 
mà bài viết tập trung phân tích làm rõ. 

au 20 năm nhìn lại, công cuộc đổi mới 
được khởi động và phát triển, đạt được 

nhiều thành tựu. Thật ra những thành tựu 
ấy là nhờ quan điểm chỉ đạo “nhìn thẳng 
vào sự thật, nói rõ sự thật” của những 
người lãnh đạo chủ chốt của Đảng từ Đại 
hội VI (1986), được toàn Đảng và nhân dân 
ủng hộ. Mặt khác, cũng cần thấy rõ, những 
hạn chế và sai lầm trong quá trình đổi mới 
là do xa rời quan điểm chỉ đạo nói trên. 

Đây là một vấn đề mà cuộc tổng kết 20 
năm đổi mới đã không nhận thấy hết. Nếu 
Đại hội X không trở lại với quan điểm này 
một cách sâu hơn, toàn diện hơn thì những 
mục tiêu đề ra sẽ gặp nhiều trở ngại. Bởi 
vì, “nhìn thẳng vào sự thật" là luôn luôn 
coi trọng thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, 
lấy thực tiễn làm thước đo để đánh giá 
hiệu quả hoạt động. Còn “nói rõ sự thật" là 
biết phân tích, đánh giá cả hai mặt của 

thực tiễn, không bị bệnh thành tích, danh 
lợi cá nhân che khuất. Chính vì vậy, nhu 
cầu nắm bắt thực tiễn, biết phân tích thực 
tiễn trở thành vấn đề thuộc về thế giới 
quan, nhân sinh quan và phương pháp 
luận của cán bộ lãnh đạo, quản lý, trước 
hết và quan trọng nhất là của cán bộ chủ 
chốt trong hệ thống chính trị. Trong đó, 
những người lãnh đạo, quản lý công tác tổ 
chức, công tác giáo dục  đào tạo nhân lực 
có vai trò và trách nhiệm hàng đầu.(*) 

Đối với các cơ sở đào tạo cán bộ lãnh 
đạo trong hệ thống chính trị thì vấn đề 
chất lượng hàng đầu của công tác là tạo ra 
những con người dám nhìn thẳng vào sự 
thật, biết phân tích thực tiễn. Chỉ trên cơ 
sở ấy thì việc vận dụng chuyên môn, 
nghiệp vụ mới đạt hiệu quả cao. 

                                                
(*) GS., TS. Liên hiệp các hội khoa học -kỹ thuật Việt nam 
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Yêu cầu của thực tiễn đối với cán bộ 
lãnh đạo là sự vận dụng phương pháp 
luận khoa học của K. Marx: Khi lịch sử 
đặt ra vấn đề gì thì nó cũng chuẩn bị 
những khả năng để giải quyết vấn đề ấy. 

Những vấn đề lịch sử đặt ra trong 
từng giai đoạn cũng như những khả năng 
giải quyết chúng, người cán bộ chỉ nhận 
biết được khi họ tôn trọng sự thật và biết 
phân tích những sự thật ấy. Những sai 
lầm vì chủ quan duy ý chí trong lãnh đạo 
đều do xa rời phương pháp luận ấy. 

Lịch sử còn cho thấy rằng, phát hiện 
chân lý (hay quy luật) từ thực tiễn thường 
ở một số cá nhân có tài năng, còn vận dụng 
quy luật, thực hiện chân lý lại phải dựa 
vào sức mạnh số đông. Thắng lợi của bất 
kỳ cuộc cách mạng nào cũng đều là kết 
quả của những lãnh đạo tài năng kết hợp 
với phong trào quần chúng. Vì vậy, lấy chủ 
nghĩa tập thể (số đông) thay cho vai trò cá 
nhân hoặc dùng mệnh lệnh cá nhân lãnh 
đạo thay cho phong trào quần chúng đều 
sai lầm. Sẽ rất khó hiểu khi điều này xảy 
ra đối với những người lãnh đạo thường tự 
coi mình là người theo chủ nghĩa Marx? 

I.Thực tiễn thời đại và dân tộc hiện nay đặt ra yêu 
cầu đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý 

Khái niệm “thời đại hiện nay” hay thời 
đại mới là căn cứ vào những biến đổi sâu 
sắc và căn bản trong phương thức sản xuất 
và kinh tế, dẫn đến những biến đổi về mặt 
xã hội, chính trị và văn hóa. Dân tộc ta 
cũng đang trong quá trình biến đổi sâu sắc 
như vậy. 

Nắm vững thực tiễn của thời đại 
không phải dừng lại ở biết nhiều thông tin, 
mà là nhận thức được những xu thế đang 
trở thành “tất yếu thép” chi phối các quan 
hệ quốc tế, sự phát triển của mỗi quốc gia 
và sự hoạt động của mỗi người lãnh đạo, 
quản lý. 

Hiện nay, những xu thế thời đại đang 
vận động phát triển dưới những hình thái 
quá độ, nghịch lý biểu hiện sự xung đột 

giữa cái cũ và cái mới, giữa tương lai với 
quá khứ nên chỉ những người có tư duy 
biện chứng mới có khả năng phân tích. 
Cho đến nay, người ta thấy được những xu 
thế chủ yếu sau đây của thời đại hiện nay 
và cảm nhận được tác động của những xu 
thế đó ngày càng tăng đối với các dân tộc. 

1. Kinh tế tri thức thay thế kinh tế 
công nghiệp và sự hình thành xu thế phát 
triển bền vững: những đòi hỏi đối với cán 
bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt 

Kinh tế công nghiệp dựa trên lực 
lượng sản xuất cơ khí hình thành và phát 
triển hơn 200 năm (giữa thế kỷ XVIII với 
cuộc cách mạng kỹ thuật đầu tiên, đến 
cuối thế kỷ XX) dưới hình thái kinh tế thị 
trường tư bản chủ nghĩa. Với động lực tạo 
lợi nhuận và tích lũy tư bản, CNTB đã 
thúc đẩy nền kinh tế công nghiệp lên đỉnh 
cao vào giữa thế kỷ XX, tạo ra những điều 
kiện cho sự ra đời lực lượng sản xuất mới 
dựa trên tri thức khoa học thay thế lực 
lượng sản xuất cơ khí kéo theo những biến 
đổi khá căn bản trong quan hệ sản xuất tư 
bản chủ nghĩa. Kinh tế tri thức thay thế 
kinh tế công nghiệp mới hơn hai thập kỷ 
nhưng thông qua đấu tranh, xung đột, 
đang làm thay đổi dần định hướng phát 
triển kinh tế: từ định hướng phát triển 
kinh tế chỉ vì lợi nhuận của các ông chủ 
sang định hướng phát triển đồng thuận 
giữa kinh tế - xã hội - môi trường. Người ta 
gọi định hướng mới là phát triển bền vững. 

Sự thay đổi định hướng phát triển 
kinh tế ấy mang tính khách quan, bắt 
nguồn từ hai nhân tố cơ bản: Một là, sự 
phát triển kinh tế chỉ vì mục tiêu lợi 
nhuận dưới quan hệ sản xuất tư bản mấy 
trăm năm qua đã bất chấp vấn đề xã hội 
và môi trường, gây ra nhiều khủng hoảng 
sâu sắc về xã hội và sinh thái, đến mức tạo 
ra nguy cơ đối với sự tồn tại của loài người. 
Hai là, chỉ đến khi kinh tế tri thức ra đời 
mới có khả năng thực hiện sự phát triển 
đồng thuận giữa kinh tế với xã hội và  môi 
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trường. Khả năng này không thể có trong 
kinh tế công nghiệp, dù dưới hình thức 
quan hệ sản xuất nào, như lịch sử thế kỷ 
XX cho thấy ở hai hệ thống kinh tế CNTB 
và CNXH. 

Xu thế phát triển bền vững đang phát 
triển (thể hiện trong nhiều văn kiện quốc 
tế, nhiều tổ chức quốc tế UNDP, 
UNESCO, UNEP) trong cuộc đấu tranh 
với khuynh hướng phát triển phiến diện 
chỉ vì lợi nhuận, bỏ qua những đòi hỏi về 
mặt xã hội và môi trường. 

Điều đáng chú ý là xu thế phát triển 
bền vững đang tạo ra một lực lượng lao 
động mới và một thế hệ lãnh đạo, quản lý 
mới trong doanh nghiệp, tập đoàn và trong 
hệ thống chính trị. Các tiêu chí về chất 
lượng sản phẩm, chất lượng môi trường, 
chất lượng nguồn nhân lực đã trở thành 
những tiêu chí của thương mại và đầu tư, 
của hội nhập kinh tế quốc tế. Những yêu 
cầu của xu thế phát triển bền vững cũng 
đã và đang làm thay đổi nội dung giáo 
trình và phương pháp giáo dục - đào tạo 
nguồn nhân lực. 

Phát triển bền vững dựa trên kinh tế 
tri thức là cơ hội chưa từng có cho nước ta 
mà thời đại đem lại cho việc thực hiện 
định hướng XHCN và hiện thực hóa tư 
tưởng về CNXH. Nhìn theo quan điểm duy 
vật, sự phát triển bền vững sẽ là cái mốc 
lịch sử để loài người hoàn toàn thoát khỏi 
tính chất không tưởng về CNXH, để các 
Đảng Cộng sản cầm quyền vươn tới vị trí 
cần có của họ, nắm lấy khả năng đổi mới 
căn bản “mối quan hệ kép” (K. Marx) giữa 
con người với con người và giữa con người 
với tự nhiên, vốn là mục tiêu thực tế của 
CNXH. 

Xu thế phát triển bền vững dựa trên 
kinh tế tri thức là xu thế chủ đạo của thời 
đại hiện nay. Thực tiễn ấy đặt ra những 
yêu cầu gì đối với người lãnh đạo, quản lý 
chủ chốt ? 

Thứ nhất, nhìn thẳng vào mâu thuẫn: 

Việt Nam đang là nước kém phát triển 
nhưng lại thực hiện định hướng XHCN. 
Cần thấy rằng: chỉ trong thời đại hiện nay 
mới có khả năng giải quyết mâu thuẫn 
này. Khả năng đó là “đưa cả hai tay” (ý V. 
I. Lenin) mà nắm lấy kinh tế tri thức cả về 
mặt kinh tế và văn hoá, tức là đi theo con 
đường phát triển bền vững. Chỉ có vận 
dụng kinh tế tri thức (trước hết ở những 
lĩnh vực chủ yếu) một cách có hiệu quả thì 
chúng ta mới tiến tới năng suất lao động 
cao (tức là về số lượng); trên cơ sở ấy mới 
có thể phát triển định hướng XHCN (tức là 
chất lượng). Vận dụng quy luật về số lượng 
và chất lượng, V. I. Lenin đã chỉ ra rằng: 
suy đến cùng thì năng suất lao động là 
nhân tố quyết định thắng lợi của CNXH. 
Nếu cứ kéo dài khuynh hướng chạy theo 
số lượng như hiện nay (chỉ lo % tăng 
trưởng kinh tế) thì không bao giờ có định 
hướng XHCN trong thực tế. 

Thứ hai, muốn nắm vững kinh tế tri 
thức và phát triển bền vững, người lãnh 
đạo, quản lý chủ chốt phải đổi mới cách 
tiếp cận lý luận Marx, trước hết là lý luận 
kinh tế chính trị để xây dựng kinh tế và 
nguồn nhân lực. Phải sớm chuyển từ nhận 
thức lý luận thực tiễn kiểu Stalin sang 
nhận thức kinh tế chính trị của bản thân 
Marx, trong đó Marx đã chỉ rõ rằng: 

“Không một hình thái xã hội nào diệt 
vong trước khi tất cả những lực lượng sản 
xuất mà hình thái xã hội đó tạo địa bàn 
đầy đủ cho phát triển, vẫn chưa phát 
triển, và những quan hệ mới, cao hơn 
không bao giờ xuất hiện trước khi những 
điều kiện tồn tại vật chất của những quan 
hệ đó chưa chín muồi, trong lòng bản thân 
xã hội cũ” (1, T.13, tr.15). 

Vận đụng quan điểm lý luận này vào 
Việt Nam, đòi hỏi Đảng ta phải một mặt 
khai thác đầy đủ những tiềm năng kinh tế 
hiện có, mặt khác phải tạo ra “những điều 
kiện tồn tại vật chất” cho quan hệ xã hội 
mới theo hướng XHCN. Điều kiện tồn tại 
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vật chất cho định hướng XHCN ở đây 
chính là kinh tế tri thức. Đổi mới cách tiếp 
cận lý luận Marx đòi hỏi những người lãnh 
đạo, quản lý và cả những người làm công 
tác giáo dục, đào tạo cán bộ thấm nhuần 
lời dặn của F. Engels:  

“Toàn bộ thế giới quan của Marx, 
không phải là một học thuyết, mà là một 
phương pháp. Nó không đem lại những 
giáo điều có sẵn, mà đem lại những điểm 
xuất phát cho việc tiếp tục nghiên cứu và 
phương pháp cho sự nghiên cứu đó” (2, 
T.39, tr.545). 

Thấm nhuần lời dặn này khi vận dụng 
vào thực tiễn cách mạng, V. I. Lenin đã chỉ 
ra rằng: chủ nghĩa Marx là học thuyết về 
sự phát triển. 

Sau 20 năm đổi mới kinh tế, Đảng 
Cộng sản Việt Nam và những người lãnh 
đạo, quản lý đang đứng trước đòi hỏi một 
bước đột phá về lý luận, tư duy và phương 
pháp. Triển vọng công cuộc đổi mới như 
thế nào hoàn toàn phụ thuộc một cách 
quyết định việc đáp ứng đòi hỏi đó. 

Thứ ba, thực sự đổi mới tư duy và 
phương pháp của người lãnh đạo, quản lý 
chủ chốt. 

Dựa trên những thành tựu và phát 
minh khoa học (như máy tính điện tử điều 
khiển học, khoa học thông tin, khoa học hệ 
thống), nên quá trình chuyển từ kinh tế 
công nghiệp lên kinh tế tri thức cũng đã 
kéo theo quá trình chuyển từ tư duy cơ giới 
lên tư duy hệ thống. Trong kinh tế công 
nghiệp, người ta xem các quan hệ trong hệ 
thống kinh tế - xã hội là quan hệ cơ giới 
được thực hiện bằng phương trình toán 
học. Do đó có thể tìm lời giải các bài toán 
quản lý bằng toán học. Còn trong kinh tế 
tri thức, các bộ phận trong hệ thống không 
phải là bộ phận thực hành thụ động, mà có 
tính tự tổ chức, độc lập sáng tạo theo 
hướng mở có chủ đích. Nhờ đó mà các 
tương tác trong hệ thống tạo ra vòng phản 
hồi xuôi và ngược, đưa đến sự vận động 

phù hợp với thực tiễn luôn biến đổi và đặc 
biệt tạo ra hiệu quả vượt trội của hệ thống, 
chứ không phải là con số cộng của các bộ 
phận. 

Tư duy hệ thống chính là biểu hiện tư 
duy biện chứng ở trình độ cao trong thời 
đại ngày nay. Vì vậy những người lãnh 
đạo, quản lý nếu không vươn tới tư duy hệ 
thống và phương pháp hệ thống trong hoạt 
động thì sẽ đánh mất vị trí, vai trò của 
mình. Cần sớm loại bỏ những tư duy và 
phương pháp theo cảm tính, theo “chủ 
nghĩa tập thể”, theo cục bộ địa phương bất 
cứ ở cấp nào, bởi vì nó sẽ tạo ra môi trường 
tuỳ tiện, không kiểm soát được, đưa đến 
những tiêu cực và thoái hoá toàn hệ thống. 
Những người lãnh đạo và quản lý có thực 
sự đổi mới tư duy và phương pháp lãnh 
đạo, quản lý mới có thể chuyển từ tình 
trạng bị động đối phó liên miên, kém chất 
lượng và hiệu quả hiện nay sang thời kỳ 
chủ động, sáng tạo trong các cấp. 

2. Cuộc phân công lao động mới trong 
nền kinh tế tri thức + toàn cầu hóa và xu 
thế biến đổi cơ cấu xã hội - dân cư: những 
đòi hỏi đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý 
chủ chốt 

Mấy trăm năm qua, cuộc phân công 
lao động lớn trong nền công nghiệp cơ khí 
đã tạo ra diện mạo cơ cấu xã hội - giai cấp 
hoàn toàn khác cơ cấu xã hội trong nền 
kinh tế nông nghiệp thủ công. 

Cũng như vậy, cuộc phân công lao 
động mới trong nền kinh tế tri thức và 
toàn cầu hoá cũng đang đưa đến một cơ 
cấu xã hội mới. Nhận rõ xu thế này những 
người lãnh đạo, quản lý mới có chính sách 
xã hội đúng, tạo ra động lực cơ bản cho 
toàn bộ công cuộc đổi mới. 

a. Đặc điểm phân công lao động trong 
nền kinh tế tri thức và những biến đổi cơ 
cấu xã hội dân cư 

Trước đây, phân công lao động xã hội, 
dựa trên đòi hỏi của công nghiệp cơ khí. 
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Ngày nay phân công lao động lại dựa trên 
sự phát triển của tri thức. Dự báo của K. 
Marx “khoa học trở thành lực lượng sản 
xuất trực tiếp” đã thành hiện thực. Nền 
kinh tế tri thức phát triển đến đâu thì lao 
động trí tuệ thay thế dần lao động cơ bắp, 
lao động máy móc đến đó. Xu thế toàn bộ 
lao động được tri thức hoá đang tác động 
mạnh mẽ trong quá trình phát triển và sử 
dụng nguồn nhân lực, nó đánh dấu một 
giai đoạn phát triển mới của cộng đồng và 
mỗi cá nhân. Tác động về mặt xã hội của 
xu thế này thể hiện quá trình xóa bỏ dần 
khoảng cách mà lịch sử để lại giữa lao 
động chân tay và lao động trí óc, xóa bỏ 
dần khoảng cách giữa lao động sản xuất 
trực tiếp và lao động lãnh đạo, quản lý. 
Với thời gian, tác động đó làm cho đội ngũ 
lao động được tri thức hoá, xã hội sẽ trở 
thành kết cấu của những bộ phận lao động 
tri thức, khi kinh tế tri thức hoàn toàn 
thay thế kinh tế công nghiệp truyền thống. 

Xu thế mới nói trên đang thể hiện 
trong các quá trình sau:  

Thứ nhất, quá trình phân hoá các giai 
cấp trong xã hội, kể cả giai cấp công nhân 
và giai cấp tư sản. Sự phân hoá này bắt 
đầu từ khi ra đời hình thức Công ty Cổ 
phần bao gồm những người lao động. Số 
lượng các Công ty Cổ phần mà cổ đông là 
công nhân chiếm trên 50% tổng số vốn 
ngày càng tăng. Đồng thời nhiều “xí 
nghiệp công nhân tự quản” với số vốn đều 
là của người lao động đã xuất hiện trong 
nền kinh tế TBCN (đến cuối thế kỷ XX, 
các hình thái của sở hữu tập thể lao động 
đã chiếm 10% trong cơ cấu kinh tế các 
nước tư bản phát triển). Trong các công ty 
trên, người công nhân đã tham gia quản lý 
doanh nghiệp, được hưởng cổ tức. Năng 
suất tăng đi đôi với tăng thu nhập đã tạo 
ra động lực mới, có cách nhìn mới so với số 
công nhân chỉ làm công ăn lương. Bộ phận 
công nhân cơ khí truyền thống hiện chỉ 

còn trên dưới 10% lực lượng lao động xã 
hội. 

Thực tế là, giai cấp công nhân ngày 
nay đã khác giai cấp công nhân các thế kỷ 
trước. Sự phát triển này của thực tiễn đã 
làm cho phong trào cộng sản, công đoàn 
bảo thủ ngày càng đuối sức và suy thoái. 

Thứ hai, đi đôi với quá trình phân hoá 
nói trên, là quá trình tập hợp những người 
lao động tri thức ở tất cả các ngành các 
công việc khác nhau trong nền kinh tế 
thành bộ phận khá giả đông đảo của xã 
hội (còn gọi là tầng lớp trung lưu). Đây là 
lực lượng sản xuất chủ yếu của kinh tế tri 
thức, bao gồm công nhân, nhà khoa học và 
công nghệ, nhà quản lý, chuyên gia các 
lĩnh vực... là những người tạo ra của cải 
vật chất và văn hoá của xã hội. Họ có mức 
sống vật chất và văn hoá cao, có thế giới 
quan, nhân sinh quan phù hợp với thời đại 
hiện nay.  

Bên cạnh bộ phận dân cư khá giả là bộ 
phận dân cư nghèo do không theo kịp yêu 
cầu của kinh tế tri thức, chỉ làm lao động 
phụ và được trợ cấp xã hội. Còn bộ phận 
giàu hiện nay chủ yếu là các chủ đầu tư và 
quản lý trong kinh tế tri thức. 

Quá trình biến đổi cơ cấu xã hội còn 
thể hiện ở sự ra đời đông đảo các tổ chức 
ngoài nhà nước (NGO) thuộc nhiều lĩnh 
vực, có vai trò ngày càng tăng trong phát 
triển xã hội; bổ sung kịp thời cho những 
khiếm khuyết của quản lý nhà nước, thể 
hiện phương hướng phát triển “Nhà nước 
nhỏ, xã hội lớn”. Trong các NGO, vai trò 
ngày càng tăng là các hiệp hội khoa học 
công nghệ và hiệp hội doanh nghiệp. 

Thứ ba, quá trình phát triển con người 
(cá nhân) theo hướng tự do, toàn diện hơn 
được thúc đẩy bởi nhu cầu kinh tế tri thức, 
nhu cầu phát triển bền vững của xã hội 
mới. Dự báo của K. Marx, F. Engels trong 
Tuyên ngôn Đảng Cộng sản, coi xã hội 
tương lai là xã hội “trong đó sự phát triển 
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tự do của mỗi người là điều kiện cho sự 
phát triển của mọi người” đang nảy mầm 
trong thời hiện đại. 

Nhu cầu phát triển của mỗi cá nhân là 
mơ ước của nhiều danh nhân trong các thế 
hệ trước. Nhưng chỉ đến giai đoạn kinh tế 
thị trường thì mới hình thành mối quan hệ 
giữa cá nhân và cộng đồng tạo ra động lực 
phát triển kinh tế - xã hội. Những nhân 
tài về khoa học và công nghệ, về lãnh đạo 
quản lý, về văn học nghệ thuật đã xuất 
hiện ngày càng nhiều trong môi trường xã 
hội hoá kinh tế - xã hội. Đúng như Albert 
Einstein đã nói: “Chỉ cá thể đơn lẻ mới có 
thể tư duy và qua đó tạo ra những giá trị 
mới cho xã hội, vâng, thậm chí đề ra 
những quy phạm đạo đức mới để đời sống 
cộng đồng hướng theo. Nếu không có 
những cá thể sáng tạo, suy nghĩ và phán 
xét độc lập, thì sự phát triển lên cao của xã 
hội là khó tưởng tượng; cũng như vậy, một 
cá thể đơn lẻ sẽ không thể phát triển nếu 
thiếu mảnh đất dinh dưỡng của cộng 
đồng” (3, tr.24). 

b. Thực tiễn biến đổi cơ cấu xã hội - 
giai cấp do tác động của kinh tế tri thức 
đang đặt ra những vấn đề gì đối với người 
lao động, quản lý chủ chốt? 

Có thể khẳng định rằng, chỉ đến thời 
đại hiện nay thì tư tưởng về CNXH khoa 
học mới tìm thấy cơ sở xã hội của chính 
mình. (Đây cũng là nguyên nhân về mặt 
xã hội của sự kết thúc CNXH ở Liên Xô do 
chưa xây dựng được cơ sở kinh tế, cơ sở xã 
hội phù hợp). 

Việt Nam phát triển theo định hướng 
XHCN nên chịu tác động trực tiếp của xu 
thế biến đổi cơ cấu xã hội - giai cấp nói 
trên. Người lãnh đạo, quản lý chủ chốt 
phải chủ động nắm lấy xu thế này và vận 
dụng phù hợp với mỗi nấc thang phát triển 
kinh tế thị trường. 

Thứ nhất, phải đổi mới tư duy về mặt 

xã hội - chính trị, vượt ra khỏi những nhận 
thức giáo điều sách vở vốn chỉ phù hợp với 
giai đoạn trước. Phải nhận rõ mối quan hệ 
giữa biến đổi kinh tế với biến đổi xã hội 
trong thời đại hiện nay. Đặc biệt, cần có 
thái độ đúng về vai trò cá nhân trong quan 
hệ với phát triển cộng đồng, khắc phục tư 
tưởng “chủ nghĩa tập thể”, coi thường vai 
trò và trách nhiệm cá nhân. 

Thứ hai, thừa nhận sự phân hoá - 
phát triển của giai cấp công nhân hiện nay 
và xu hướng liên kết giữa công nhân với trí 
thức nhằm tạo động lực cho phát triển bền 
vững. Chỉ trên cơ sở liên kết công nhân với 
trí thức thì mới có thể làm lợi cho nông 
dân, cho dân tộc. 

Thứ ba, phát huy ngày càng đầy đủ vai 
trò của các tổ chức ngoài nhà nước - người 
đại diện cho quyền lợi các bộ phận khác 
nhau của nhân dân, bằng thực hiện quy 
chế dân chủ, bình đẳng để hướng nhân dân 
vào thực hiện đường lối phát triển. Đối với 
các tổ chức quần chúng có lịch sử ra đời từ 
giai đoạn kháng chiến cần đổi mới thực sự 
về nhận thức và tổ chức, ra khỏi quá trình 
hoạt động như một cơ quan hành chính. 
Vấn đề xây dựng bộ luật xã hội dân sự là 
cần thiết (chứ không phải Luật về Hội) 
nhằm sớm tạo ra quan hệ tương tác hai 
chiều trong hệ thống chính trị hướng tới 
hình thành xã hội dân chủ thực sự. 

 

    (còn nữa)  
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